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Lời nói đầu

Chất lượng không khí là một lĩnh vực trọng tâm trong và là sáng kiến của Chương trình Chương trình Hợp tác Môi trường Mỹ - ¸ (US-AEP) tại Việt Nam thuộc  Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Do vậy, cho đến nay Chương trình US-AEP đã giúp đỡ Việt Nam hoàn tất chương trình loại bỏ xăng pha chì và phát triển năng lực quan trắc chất lượng không khí. Chương trình còn hỗ trợ Việt Nam tham gia diễn đàn Không khí sạch cho các Thành phố châu á (CAI). 

Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã bắt tay vào dự thảo báo cáo này. Báo cáo chỉ đơn thuần là việc tổng hợp và liệt kê các nhà tài trợ và các dự án có liên quan đến chất lượng không khí ở Việt Nam. Nhưng khi tiến hành nghiên cứu nhiều hơn, chúng tôi nhận thấy hiện vẫn chưa có một báo cáo tổng quát nào về các vấn đề chất lượng không khí ở Việt Nam, và quyết định sẽ nỗ lực để khắc phục khiếm khuyết này. Chúng tôi bắt đầu với tất cả những gì chúng tôi có thể hy vọng làm được, bởi lẽ các thông tin về cả dữ liệu lẫn những gì mà các bên có liên quan đang làm trong lĩnh vực này, còn thiếu quá nhiều. 

Tuy nhiên, báo cáo dưới đây cố gắng bao quát các thông tin với mức cho phép về các vấn đề chất lượng không khí, tổng hợp trong một báo cáo 30 trang, và phấn đầu sao cho báo cáo này vừa đầu đủ vừa có nhiều thông tin.

Tác giả chính của báo cáo là chị Trần Thiên Trang. Chị Trang đã dành phần lớn thời gian thực tập hè năm 2002 cùng với chúng tôi để xây dựng báo cáo.

Tuy nhiên, cuối cùng thì báo cáo vẫn là nỗ lực tập thể của tất cả các nhân viên Chương trình US-AEP/ Việt Nam và các cơ quan đối tác mà chúng tôi ghi nhận cám ơn dưới đây. 

Cuối cùng, chúng tôi mong muốn cám ơn Da Sisken đã giúp biên tập và đọc sửa chỉnh cẩn thận bản dự thảo cuối cùng.

Jim Carlson và Phùng Thị Thanh Vân

Chương trình US-AEP Việt Nam  

Lời cám ơn

Trước khi chấp bút bản dự thảo cuối cùng của Báo cáo tổng quát này, Chương trình US-AEP đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày mồng 8 tháng 8 năm 2002, để thảo luận hiện trạng chất lượng không khí và bản báo cáo này, và quan trọng nhất là để lấy ý kiến, thu thập thêm thông tin và các góp ý của các đại biểu về bản báo cáo. Văn bản cuối cùng của báo cáo đã cố gắng đưa hết các đề nghị của các đại biểu là các đại diện các tổ chức dưới đây (không xếp theo thứ tự cụ thể nào):

Viện Y học Lao động và Vệ sinh môi trường

Vụ Y học Dự phòng (Bộ Y tế)

Viện Khí tượng và Thuỷ Văn

Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Công nghiệp (CEETIA)

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (DOSTE), Hà Nội

Tổng cục Tiêu chuẩn và Chất lượng (STAMEQ)

Đại sứ quán/Cơ quan Phát triển và Hợp tác Thuỵ Sỹ

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

Vission and Associates

Trung tâm INFOTERRA Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và Công nghiệp Hoá chất (CECO)

Quỹ châu ¸
Công ty Louis Berger

Ngân hàng Phát triển châu á (ADB)

Chúng tôi đặc biệt cám ơn Tổng cục Tiêu chuẩn và Chất lượng đã đóng góp bằng văn bản cho mục “Các Bộ luật và Quy định hiện hành”,”Các Tiêu chuẩn” và “ Bộ Khoa học, Công nghệ & Môi trường” trong Phần III, “Hiện trạng quản lý Nhà nước”.

Chương trình US-AEP mong muốn cám ơn các đại biểu của các cơ quan đối tác trên đã tham gia Hội thảo và chia sẻ chuyên môn và các ý tưởng với chúng tôi về các cách thức hoàn thiện báo cáo này. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của các tổ chức tham gia vào chủ đề này và hy vọng bản báo caó này có thể chuyển tải các thông tin cho nhiều đối tượng hơn về các vấn đề có liên quan đến không khí ở Việt Nam.

Trước khi trời đầy mây: Hãy giữ không khí trong lành 

I. Đặt vấn đề

Cho tới nay, ít nhất các thành phố của Việt Nam vẫn chưa bị ảnh hưởng do sự che phủ bởi những  đám mây nâu, và do vậy, ô nhiễm không khí có thể chưa phải là một vấn đề nghiêm trọng trước mắt.  Tuy nhiên, với việc sử dụng tràn lan xe cộ cũ, bếp than, thiêu đốt nhiên liệu không được kiểm soát, xây dựng lan tràn và đường sá chất lượng kém, khó có ai lại không tự nhận ra hít thở không khí ở Việt Nam có hại đến con người.  

Dạng ô nhiễm dễ nhận biết nhất là do bụi khó phân huỷ trong môi trường xung quanh gây nên điều này, có thể có liên quan đến tốc độ phát triển. Công nghiệp hoá và hiện đại hoá của Việt Nam đang tăng với nhịp độ nhanh đến nỗi ô nhiễm không khí chắc chắn trở thành một vấn đề nghiêm trọng thực sự trong tương lai.  Tuy nhiên, vẫn còn may là Việt Nam đã có bước đi quan trọng đầu tiên hướng tới làm cho không khí an toàn hơn bằng việc loại bỏ hoàn toàn sử dụng xăng pha chì vào ngày 1/7/ 2001.

Với mục đích đề xuất một kế hoạch hành động tổng hợp được xây dựng trên kết quả ban đầu này, bằng cách giải quyết các phương thức gây ra các “túi” khí tồi tệ và bắt tay vào giải quyết từ nguồn mà những nguồn này chắc chắn làm cho chất lượng không khí môi trường xung quanh đô thị của Việt Nam nói chung trở nên tồi tệ như các thành phố khác ở các nước phát triển hơn ở châu ¸.

Các xu thế Kinh tế-Xã hội của Việt Nam

Từ khi thực hiện đổi mới, Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể về kinh tế do đất nước chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường.  Trong suốt thập niên 1991-2000, tăng trưởng  GDP của đất nước tăng trung bình trên 7% trong khi đó khu vực công nghiệp tăng trưởng ở mức xấp xỉ 13% năm. Công nghiệp hoá của Việt Nam đã tạo ra những thay đổi lớn về nền công nghiệp và dân số. Các ngành công nghiệp, như dầu, khí, thép và hoá chất, tăng trưởng trên 20% năm và chắc chắn sẽ chiếm tỷ trọng GDP lớn hơn trong những năm tới đây. Tăng dân số đô thị đi kèm với công nghiệp hoá đất nước. Bắt đầu tư năm 2000, dân số đô thị sẽ tăng ở mức khoảng 3%.
 Và đến năm  2010, 40% dân số Việt Nam sẽ sinh sống ở các thành phố.
  

Bảng 1:  Tăng trưởng GDP và Công nghiệp 1993-2000

	Năm
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	Tăng trưởng GDP (%)
	8.1
	8.8
	9.5
	9.3
	8.8
	5.8
	4.8
	6.7

	Tăng trưởng Công nghiệp (%)
	13.2
	14.0
	13.9
	14.4
	13.2
	11.0
	10.4
	15.4


 (Nguồn: IMF, 1999; EIU, 2000; Asia Pulse, 2000)

Bảng  2: GDP theo Ngành (dự tính) 

	Năm 
	1996
	2010

	Nông nghiệp (%)
	26.2
	17

	Công nghiệp (%)
	31.3
	37

	Dịch vụ (%)
	42.5
	45


 (Nguồn: EIU, 1998; Development Strategy Institute, 1998)
Công nghiệp hoá và đô thị hoá của Việt Nam chắc chắn sẽ tăng số các nhà máy, ô tô, xe gắn máy, cũng như các hộ gia đình ở các thành phố, và cuối cùng chắc chắn sẽ gây ra những tác động môi trường tiêu cực, kể cả ô nhiễm không khí và tiếng ồn nhiều hơn.  

Hiện nay, đoàn xe của cả nước đang tăng với tốc độ nhanh, đặc biệt là xe gắn máy. Chỉ riêng năm 2000 đã chứng kiến lượng xe gắn máy tăng với mức 14.25% trong cả nước (xem Hình 1).

Hình 1: Số lượng xe gắn máy từ 1996 đến 2000
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Và mức tăng này chắc sẽ còn tiếp tục.  Theo báo cáo của Petrolimex, từ 2000 đến 2005, nhu cầu nhiên liệu hàng năm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (t.p HCM) sẽ tăng ở mức xấp xỉ  12%, và vào giai đoạn 2005-2010, con số này sẽ là 15%.  Sau các năm 2006 và 2010, nhu cầu nhiên liệu chắc chắn sẽ bùng nổ, đặc biệt trong khu vực tiêu dùng, người dân có thu nhập cao hơn sẽ có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào các phương tiện giao thông (ô tô, xe gắn máy), nhất là khi giá xe gắn máy rẻ hơn; cũng như tần suất đi lại của người dân sẽ tăng đáng kể. Việc nhập khẩu xe gắn máy và ô tô đã tăng về số lượng với mức 87.6% xe máy và 146.5% « tô.
  Đồng thời, trong 5 năm tới, Bộ Giao thông đang có kế hoạch đầu tư 3.78 tỷ USD để hiện đại hoá đường bộ ở Việt Nam cũng như hiện tại, đường hầm Hải Vân đang được xây dựng nối liền miền Bắc với miền Nam và làm cho việc đi lại dễ dàng hơn, sẽ dẫn đến lưu lượng giao thông nhiều hơn và ô nhiễm nhiều hơn.
  Theo số liệu thống kế của Bộ Giao thông, các phương tiện giao thông của Hà Nội dự báo từ 2000 đến 2010 sẽ tăng hàng năm ở mức 8.5%.  Tăng phương tiện giao thông sẽ là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở cả Hà Nội lẫn t.p HCM trong những năm tới đây.

Hầu hết các mức tăng phương tiện giao thông diễn ra ở Hà Nội và t.p HCM, mỗi năm, số  xe trong cả nước chắc sẽ tăng ở mức khoảng 6%.

Bảng 3: Loại phương tiện và Số đầu Xe 1996-2000

	Loại phương tiện
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	Xe ô tô con 
	105,050
	117,230
	129,140
	89,120
	99,022

	Xe buýt
	
	
	
	47,806
	53,118

	Xe gắn máy
	4,208,247
	4,827,218
	5,200,000
	5,6000,000
	6,478,954

	Xe tải
	131,350
	135,770
	149,560
	126,246
	140,274

	Xe đặc chủng
	
	
	
	32,283
	37,981

	Phương tiện khác
	
	
	
	19,450
	22,375

	Tổng
	4,444,647
	5,080,218
	5,478,700
	5,914,905
	6,831,686


       (Nguồn: Đăng Kiểm Việt Nam)
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¤ nhiễm không khí ở một số nước châu ¸
Với các mức tăng cao về xe cộ và dân số đô thị, cũng như quá trình hội nhập nhanh của Việt Nam với cộng đồng toàn cầu, Việt Nam chắc chắn sẽ phải đương đầu với áp lực giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường, trong đó có ô nhiễm không khí và tiếng ồn.  Các nước châu á phát triển hơn đã gặp phải các vấn đề môi trường nghiêm trọng khi các nước này trải qua quá trình tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng tăng nhiều. Nhiều nước châu ¸ - Thái Bình Dương (TBD), bao gồm Trung Quốc, ấn Độ, Indonesia, và Malaysia, đã vượt quá các mức giới hạn nồng độ bụi lơ lửng (SPM) và sulfur dioxide (SO2) cho môi trường xung quanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bảng 4: Nồng độ SPM và SO2 ngoài môi trường xung quanh ở một số thành phố châu ¸  ,1997
  
	Nước
	Thành phố
	SPM (trung b×nh/n¨m, micrograms/m3)
	SO2 (trung bình năm, micrograms/m3)

	Trung Quốc
	Bắc Kinh
	(*) 370
	(*) 115

	ấn Độ
	Calcutta
	(*) 393
	54

	Indonesia
	Jakarta
	(*) 271
	N/A

	Nhật Bản
	Tokyo
	50
	20

	Malaysia
	Kuala Lumpur
	(*) 119
	24

	Philippin
	Manila
	(*)   90
	34

	Th¸i-Lan
	Bangkok
	(*) 105
	14


Chú thích : (*) vượt hướng dẫn của WHO

Nguồn: WHO

Sơ đồ sau xem xét tương lai đối với các thành phố lớn của Việt Nam là mô hình biểu diễn giai đoạn tiến triển môi trường đô thị do Xuemei Bai xây dựng. Sơ đồ dưới xác định 4 giai đoạn trên cơ sở nhóm các thành phố ở Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc:

H2. Các giai đoạn tiến triển môi trường đô thị hiện nay ở Đông ¸
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Xuemei Bai dựa trên các giai đoạn tính theo GDP đầu người và các chất ô nhiễm đặc trưng thường thấy theo các giai đoạn khác nhau:

· Giai đoạn nghèo đói: Một thành phố ở giai đoạn nghèo đói được đặc trưng bằng các vấn đề môi trường đô thị, bao gồm khả năng cung cấp nước sạch và các điều kiện vệ sinh, mức thu nhập thấp theo đầu người, sự khác biệt thu nhập và các khu phố ổ chuột.  Một thành phố không thể cung cấp các dịch vụ cơ bản, các vật tư, việc làm và nhà ở cho tất cả thị dân do quá trình di cư nhanh từ nông thôn ra thành thị.  Nhiều thị dân sống ở các khu phố ổ chuột phải chịu đựng những căn bệnh truyền nhiễm và các vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng do các điều kiện môi trường tồi tàn ở khu dân cư mà không có khả năng tài chính để chuyển đi chỗ khác. Hiện tại, nhiều thành phố ở Trung Quốc đang phải cam chịu với những vấn đề liên quan đến nghèo đói, nhưng một số thành phố đã bắt đầu chuyển dịch sang giai đoạn tiếp theo.

· Giai đoạn sản xuất: Giai đoạn này đề cập đến đô thị hoá và công nghiệp hoá của một thành phố. Khi mà nền kinh tế đất nước đang tăng trưởng với tốc độ nhanh, thì tăng các cơ sở công nghiệp sẽ phá huỷ phần lớn môi trường.  Các cơ sở công nghiệp phát thải bụi hô hấp, sulfur dioxide, nước thải, chất thải rắn và các chất ô nhiễm khác ra các khu vực xung quanh, cũng như gây tác động tiêu cực đến không khí, đất, nước, sức khoẻ và chất lượng cuộc sống ở các khu vực.  Thiếu công nghệ thân thiện với môi trường và các quy định của Nhà nước đồng nghĩa với việc thiếu các áp lực có hiệu lực đối với các cơ sở công nghiệp tìm kiếm các phương pháp sản xuất sạch hơn, và do vậy, sẽ dẫn đến ô nhiễm công nghiệp nghiêm trọng. Có thể coi các thành phố vùng phía Đông Trung Quốc và Hàn Quốc đang ở  giai đoạn này.       

· Giai đoạn tiêu thụ: Sau khi một thành phố đã vượt qua các giai đoạn nghèo đói và sản xuất, thành phố đó sẽ đi vào giai đoạn tiêu thụ, là giai đoạn sản xuất ồ ạt, tiêu thụ tràn lan và tiêu huỷ với khối lượng lớn, rồi cuối cùng dẫn đến tình trạng tiêu thụ quá mức các nguồn tài nguyên. mất đa dạng sinh học (ĐDSH), nhiều chất thải đô thị hơn, và các mức phát thải carbon dioxide ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, ở mức phát triển tăng này người ta cũng bắt đầu phải đưa ra các giải pháp mới – thường là các công nghệ mới - để đương đầu với ô nhiễm và chất thải công nghiệp và đô thị.    

· Giai đoạn thành phố sinh thái: Đây là giai đoạn cuối cùng khi mà một thành phố phát triển tới mức đã đưa vào áp dụng các giải pháp để giải quyết không chỉ nghèo đói và ô nhiễm công nghiệp, mà còn giải quyết cả các vấn đề môi trường có liên quan đến tiêu thụ. Các phương thức tái chế là phổ biến.

Bốn giai đoạn mà Ts. Xuemei Bai xây dựng, chứng minh rõ mối liên kết giữa các vấn đề phát triển kinh tế và suy thoái môi trường. Khi nền kinh tế của thành phố tăng trưởng, thường có xu hướng xảy ra các vấn đề môi trường cụ thể theo từng giai đoạn, mặc dù tình hình thực tế của các vấn đề môi trường đó rất khác nhau tuỳ theo phương hướng mà thành phố đó mong muốn tiến hành. Có thể đưa vào áp dụng các chính sách giảm thiểu các xu thế chung đó.  Phạm vi không gian của các tác động môi trường thay đổi từ cấp địa phương đến khu vực và toàn cầu như một thành phố phải trải qua 3 giai đoạn đầu. Nếu thành phố đó nhận thức được tác động môi trường của một nền kinh tế đang tăng trưởng, thì thành phố đó vẫn có thể duy trì tăng trưởng kinh tế trong khi đó vẫn duy trì bền vững môi trường, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào nhận thức về các vấn đề môi trường, giáo dục quản lý, đầu tư cho môi trường và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên của thành phố.  
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Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình chuyển dịch từ giai đoạn nghèo đói sang giai đoạn sản xuất ở một số thành phố lớn.
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(a) Những vấn đề liên quan đến nghèo đói

(b) Những vấn đề liên quan đến ô nhiễm công nghiệp

(c) Những vấn đề liên quan đến tiêu thụ

Nguồn: Báo cáo Phát triển Thế giới của Ngân hàng

Thế giới (WB) năm 1992


Do công nghiệp hoá và đô thị hoá của Việt Nam chắc chắn sẽ tăng số các nhà máy, ô tô, xe gắn máy, không khí ở cả Hà Nội lẫn t.p. HCM tang những năm tới đây.

Hầu hết các mức tăng phương tiện giao thông diễn ra ở Hà Nội và t.p. HCM. Mỗi năm, đoàn xe trong cả nước chắc sẽ tăng ở mức khoảng 6%.

II.  Những chất ô nhiễm chính, tác động, nguồn và các xu thế ở Việt Nam

Những chất ô nhiễm không khí chính ở các nước kém phát triển chủ yếu là bụi hô hấp, sulfur và sulfates.  Ngoài ra, NOx, CO và các khí độc gần các khu vực ách tắc giao thông có mức độ quan tâm nhiều hơn.

Bụi hạt lơ lửng 

Vấn đề chất lượng không khí chính của Việt Nam là bụi (PM).  Vấn đề này phù hợp với giai đoạn phát triển của đất nước xét theo khung đã trình bày ở trên.

Bụi chỉ thực sự có vấn đề khi nó " có thể hít thở được”. Các bụi hạt này hầu như được xác định là các hạt có đường kính khí động học dưới 10 (m.  Sau đó, tiếp tục chia nhỏ hơn với đường kính khí động học là 2.5 (m, tách ra thành ô nhiễm không khí dạng bụi mịn, thường bắt nguồn từ việc đốt các nhiên liệu hoá thạch, hoạt động giao thông và công nghiệp . Chính vì vậy, công tác quan trắc chất lượng không khí ở các nước khác chủ yếu tập trung vào việc xác định mức độ bụi PM10 hoặc PM2.5.  Tuy nhiên, ở Việt Nam thường tiến hành đo PM25 và PM10 , do khối lượng rất lớn bụi hô hấp có đường kính lớn hơn 10 (m. 

Bụi dạng hạt mịn có chứa các hoá chất độc hại, được coi là nguy hiểm nhất đối với sức khoẻ. Thực vậy, điều này nhất quán với kết luận của một cuộc điều tra mở rộng một nhóm gồm 8,111 người lớn có khả năng nhiễm phải ở 6 thành phố của Hoa Kỳ, từ 1974 đến 1991, và hiện nay trở thành nổi tiếng với tên gọi “ Công trình nghiên cứu 6 thành phố của Harvard":

"Các tỷ lệ tử vong của từng thành phố, được chỉnh lý theo một loạt các yếu tố rủi ro sức khoẻ, có liên quan với các nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm không khí ở các thành phố nghiên cứu....Tỷ lệ tử vong có liên quan chặt chẽ hơn với các nồng độ bụi hô hấp, mịn, và có chứa sulfate...” 

Các nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất được xác định có thể do các bệnh về đường hô hấp  (ung thư phổi và bệnh tật khác không phải ung thư) hoặc các bệnh về tim mạch.

Nồng độ PM đo được ở một số thành phố lớn hơn từ 1 đến 5 lần so với các tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam (TCVN) cho phép, và các tiêu chuẩn này của Việt Nam hầu như “nhẹ” hơn nhiều so với các tiêu chuẩn của WHO.
  Rất không may cho đến nay, phân tích đặc trưng của bụi hô hấp còn chưa được nghiên cứu nhiều. Mặc dù còn thiếu hiểu biết vấn đề cụ thể này, song rõ ràng các ngành công nghiệp, như nhiệt điện, hoá chất, xi măng và xây dung đang phát sinh lượng lớn bụi. 

Sulfur Dioxide (SO2)

Cho dù sulfur dioxide hiện thấp hơn hoặc xấp xỉ nồng độ tiêu chuẩn, song tăng nhanh công nghiệp hoá đất nước chắc chắn sẽ làm tăng nồng độ chất ô nhiễm này. Các xe chạy bằng dầu diesel là nguồn phát thải SO2 chủ yếu ở Việt Nam,
 cũng như đốt than ở các hộ gia đình cũng phát tán loại khí này. Mức phát thải SO2 từ các nguồn hộ gia đình, như nấu ăn, đã giảm do người dân thành thị chuyển sang sử dụng các bếp gas thay bếp than hoặc bếp dầu.
 Các khu vực xung quanh các nhà máy điện, các nhà máy nhiệt điện, các công ty xi măng, các mỏ than và các cơ sở công nghiệp hoá chất có các mức phát tán SO2 cao, gây ra mưa axít, huỷ hoại thảm thực vật và cây trồng, cũng như các rủi ro sức khoẻ, kể cả các bệnh hô hấp và viêm phổi.  Tiếp xúc với SO2 có thể làm tăng các cơn hen xuyễn và viêm phế quản mãn tính.  Tác động của mưa  axít có thể dẫn đến hiện tượng chua hoá đất và biến đổi khí hậu ở trong nước và các nước láng giềng.    

Carbon Monoxide (CO)

Các nguồn phát tán lưu động là các nguồn chủ yếu phát sinh carbon monoxide. Theo hệ thống quan trắc quốc gia, các mức CO hàng ngày thấp hơn tiêu chuẩn cho phép, nhưng nồng độ CO đã vượt tiêu chuẩn ở một số nút giao thông lớn ở các thành phố lớn.
  Tăng số lượng xe cộ  và sử dụng các xe cũ góp phần phát thải CO có hại, đồng thời gây ra các bệnh hô hấp và ảnh hưởng xấu đến hệ thống lưu thông.
 Thậm chí các mức CO cao có thể gây tử vong bởi lẽ tiếp xúc thường xuyên với khí CO có thể cản trở ô xy tới tim và não. Ngay cả ở các mức CO thấp, những người mắc bệnh động mạch vành có thể bị các chứng đau thắt và đau ngực xảy ra nhiều hơn.
  Một người ngay khi bị ngộ độc CO, có thể bị nhức đầu, chóng mặt, uể oải và nôn mửa.
  Các công ty nhiệt điện, xi măng và vật liệu xây dựng còn phát thải CO vào khí quyển.   

Nitrogen Oxides (NOx)

Các ô xít nitơ là các chất ô nhiễm do đốt nhiên liệu. Những chất ô nhiễm này phá huỷ tầng ozone và gây ra mưa axít. Chất ô nhiễm chính trong nhóm các chất ô nhiễm này là nitrogen dioxide (NO2), khi hoà tan trong nước, chất này tạo ra nitric acid và gây mưa axít, cũng như phản ứng với ánh sáng mặt trời tạo ra ozone.  Không khí đô thị bị ô nhiễm trong thời gian lưu lượng giao thông lớn có chứa lượng NO2, lớn, gây tổn thương các niêm mạc trong phổi và gây ra các bệnh hô hấp, như khí thũng và viêm phế quản mãn tính.    

Ozone (O3)

Tầng ozone giúp bảo vệ con người chống lại các tia cực tím (UV), song một khi tia UV xâm nhập vào tầng khí quyển thấp hơn, tia UV có thể gây ra các tác động có hại đến sức khoẻ và các vấn đề nan giải về môi trường.  Tiếp xúc với O3 gây ho, đau ngực, kích thích mắt, mũi và họng và làm suy yếu các hệ thống phổi.  Các chất ô xy hoá này còn huỷ hoại cây trồng và rừng.  O3 do phản ứng của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), mà chúng phát tán từ xe ô tô, các trạm khí gas, các nhà máy điện và hoá chất, và NO2. 

Các chất ô nhiễm không khí độc hại

Các chất ô nhiễm không khí độc hại gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, như ung thư, dị tật khi sinh và các tác động môi trường. Các độc chất này phát sinh từ xe cộ và các cơ sở công nghiệp. Các chất ô nhiễm không khí độc hại bao gồm các độc chất sau:

Benzen, sử dụng trong nhiên liệu, sơn, các vật tư làm sạch và nhiều sản phẩm khác, có thể gây ra bệnh bạch cầu, kích thích da và mắt và làm suy yếu hệ thần kinh.  Khí thải của xe cộ, thải chất thải công nghiệp và đặc biệt khói thuốc lá đều phát tán độc chất này. Và do loại bỏ xăng pha chì, cho nên benzen lại được sử dụng nhiều hơn trong nhiên liệu.

1,3 butadiene- chất khí butađien là một sản phẩm của quá trình đốt nhiên liệu, và được sử dụng để làm cao su tổng hợp. Những khu vực ở gần các địa điểm công nghiệp và trạm xăng có các nồng độ cao khí 1,3 butadiene.  Các công trình nghiên cứu cho thấy khí 1,3 butadiene có hiệu ứng gây ung thư và ảnh hưởng đến sinh sản.  Các mức khí 1,3-butadiene cao có thể gây tổn thương đến hệ thần kinh trung ương, làm mờ mắt, nôn mửa, mệt mỏi, nhức đầu, giảm huyết áp và nhịp mạch, cũng như bất tỉnh. Hít thở ở các mức thấp hơn có thể gây kích thích mắt, mũi, và họng. 

Các aldehyde cũng phát sinh từ đốt nhiên liệu. Tiếp xúc với các độc chất này sẽ gây kích thích mắt và mũi, cũng như hệ hô hấp. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh các aldehyde là tác nhân gây ung thư. 
Các khí nhà kính (GHG)

Các khí nhà kính (GHG) đã được quan tâm rất nhiều trên thế giới. Các khí này không chỉ ảnh hưởng xấu đến một nước mà còn ảnh hưởng cả các nước xung quanh. Các khí GHG bẫy nhiệt toả ra từ bề mặt Trái đất và tăng tổng nhiệt độ khí hậu. Hai loại khí GHG là carbon dioxide (CO2), phát tán khi đốt các nhiên liệu hoá thạch và than, và khí metan (CH4), phát tán chủ yếu từ lúa gạo và sinh khối.

Mùi

Bùn kênh rạch, đổ chất thải, và thiếu các hệ thống tiêu huỷ góp phần gây ô nhiễm mùi, gây khó chịu cho cuộc sống ở một số khu vực xung quanh.  Nhiều cư dân ở các khu vực này không có khả năng tài chính để chuyển đi nơi khác.

Tiếng ồn

Không chỉ các cư dân sống gần các khu vực công nghiệp và lưu lượng giao thông cao mới phải hứng chịu bụi và các chất ô nhiễm khác, mà cả công nhân và người dân sống gần cũng phải chịu các mức ồn có biên độ từ  98 đến 116 deciben trong khi tiêu chuẩn mức ồn cho phép chỉ có  90 deciben.
 Kết cục là, 11% số công nhân công nghiệp bị điếc
  nghề nghiệp.

Bảng 5: Các chất ô nhiễm, các nguồn và các tác động
	Chất ô nhiễm   

    Tên tiếng Anh     (Tên hoá học)
	Dạng và tồn lưu trong không khí xung quanh 
	(Các) nguồn phổ biến
	Các tác động được thừa nhận
	Hiện trạng ở  Vietnam

	Bụi hạt

 (PM,SPM)-


	Lắng đọng, nhưng thường bị xe cộ phát tán
	Các khu công nghiệp

Xe cộ/đường sá 
	Bụi mịn gây ô nhiễm bụi đặc biệt nguy hiểm 

Các bệnh hô hấp
	Thường vượt các tiêu chuẩn

	Sulfur Dioxide

(SO2)
	Dạng khí
	Công nghiệp

Đốt than

Diesel
	Các bệnh hô hấp

Mưa A xít

Huỷ hoại thảm thực vật

Phá huỷ Ozone
	Dưới các tiêu chuẩn

	Carbon monoxide

(CO)
	Dạng khí
	Xe cộ 

Công nghiệp
	Các bệnh hô hấp

Các bệnh tuần hoàn máu

Ngăn cản vận chuyển ô xy

Ngộ độc CO
	Vượt các tiêu chuẩn ở các thành phố lớn

	Ozone 

(O3)
	Dạng khí
	Công nghiệp
	Huỷ hoại cây trồng, rừng

Các bệnh hô hấp

Suy nhược chức năng phổi 

Đau ngực
	Khối lượng nhỏ

	Nitrates
(thường là NO2)
	Dạng khí
	Xe cộ 

Công nghiệp
	Phá huỷ Ozone

Mưa A xít

Các bệnh hô hấp
	Dưới các tiêu chuẩn

	Khí độc 
	Dạng khí
	Xe cộ 

Các nguồn khác
	Bệnh bạch cầu

Ung thư

Kích thích mắt/mũi

Suy nhược hệ thần kinh

Dị tật sinh sản
	

	Khí Carbonnic

(CO2)
	Dạng khí
	Tiêu thụ than
	Hiệu ứng nhà kính
	

	Methane

(CH4)
	Dạng khí
	Sinh khối

Lúa gạo
	Hiệu ứng nhà kính
	

	Khói thuốc 
	Trong nhà
	Đốt thuốc lá
	Các bệnh hô hấp

Ung thư
	Tỷ lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới



Hầu hết các chất ô nhiễm trên đều có liên quan đến nhiều bệnh hô hấp.  Với mức phát tán các chất ô nhiễm và khói ra không khí tăng lên, sức khoẻ của nhiều người ở t.p HCM ngày càng kém đi và đặc biệt nhiều ngời mắc các bệnh về hô hấp.  

Bảng 6: Các trường hợp ốm đau do bệnh hô hấp và ung thư ở t.p HCM

	Năm
	1997
	1998
	1999
	2000

	Các ca ốm đau do bệnh hô hấp
	82,060
	83,625
	84,197
	87,439

	Ung thư 
	17,567
	18,339
	20,375
	21,952


(Nguån:Së KHCN&MT)
Các mức ô nhiễm trước đây và hiện tại ở Việt Nam

Trong số các chất ô nhiễm trên, PM đòi hỏi phải được quan tâm nhiều nhất. Sơ đồ trong Báo cáo Hiện trạng Môi trường Việt Nam 2001 trình bày nồng độ PM cao ở các thành phố khác nhau. Trong những năm gần đây, các mức nồng độ này đã giảm nhiều, song vẫn cao hơn tiêu chuẩn PM cho phép. Tuy vậy, vẫn chưa xác định dược rõ cao hơn tiêu chuẩn cho phép bao nhiêu, bởi lẽ các nguồn dữ liệu hiện có rất khác nhau.
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Chú thích: các đơn vị sử dụng trong sơ đồ trên là sai. Các đơn vị tính (g/m3 phải là mg/m3
Từ sơ đồ trên, dường như PM vượt quá giới hạn cho phép ở nhiều thành phố, như t.p HCM. Song các dữ liệu về các kết quả quan trắc môi trường xung quanh của t.p HCM năm 1999 cho thấy chỉ ở mức 0.53-1.96 mg/m3.23 Các giá trị này thấp hơn tiêu chuẩn PM cho phép. Nếu xem xét nồng độ trung bình năm tại Hàng Xanh ở t.p HCM, các kết quả năm 1999 cao hơn nhiều, tới 0.99 mg/m3 . 24 Một số tập hợp dữ liệu cho thấy PM vượt nồng độ cho phép rất nhiều, song các tập hợp dữ liệu khác lại thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. Cả 3 tập hợp dữ liệu cho t.p HCM đều rất khác nhau và không rõ tập hợp nào là đáng tin cậy. Đây là vấn đề nan giải liên quan đến thu thập dữ liệu ở Việt Nam. Để xử lý được các dữ liêu có độ tin cậy và có tính đại diện không phải là chuyện đơn giản đối với các khu vực nằm ngoài những nơi đang được quan trắc ở t.p HCM, vì ít ra thì thành phố cũng có mạng lưới quan trắc bao gồm các trạm quan trắc không khí. Tuy đã có hệ thống quan trắc quốc gia, song các phương pháp thu thập dữ liệu có thể rất khác nhau giữa các trạm quan trắc. 

Hầu như chỉ thỉnh thoảng mới tiến hành quan trắc một cách rời rạc. Thực vậy, một số thành phố tiến hành quan trắc không khí mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt một ngày, thông qua việc lấy mẫu tại các nút giao thông được ấn định trước. Mục các vấn đề trong thực hiện dự án sẽ thảo luận các hoạt động thu thập dữ liệu và quan trắc chi tiết hơn.

Các bảng dưới đây trình bày các nồng độ chất ô nhiễm, song các con số có thể không đủ độ tin cậy hoặc không mang tính đại diện của một khu vực cụ thể. Tuy nhiên, các dữ liệu này chứng minh nhu cầu phải cải thiện chất lượng không khí.

Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng 7: Các kết quả quan trắc không khí môi trường xung quanh tại t.p HCM năm 2000

	Giá trị
	Concentrations (mg/m3)

	
	PM
	SO2
	NO2

	Trung bình
	0,28
	0,055
	0,030

	Tối thiểui
	0,27
	0,042
	0,014

	Tối đa
	0,29
	0,074
	0,049

	TCVN
	0,03
	0,500
	0,400


(Nguồn: Sở KHCN&MT t.p.HCM)

Bảng 8 : Các kết quả quan trắc môi trường xung quanh tại t.p HCM

	Chất ô nhiễm
	Giá trị đo được
	TCVN

	Chì
	0,002-0,005
	0,005

	SO2
	-
	0,5

	COx 
	43,2-55,62
	40

	NOx 
	0,404-0,6083
	0,4

	SPM
	0,771-3,801
	0,3

	HC6
	
	5


(Nguồn: Sở KHCN&MT t.p.HCM)
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Thành phố Hà Nội
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Bảng 10: Các kết quả quan trắc chất lượng không khí quốc gia  Hải Phòng

(Nguồn: Trung tâmKỹ thuật môi trường Đô thị và khu Công nghiệp, CEETIA)
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Thành phố Hải Phòng:

III.  Quản lý nhà nước hiện nay

Với nhu cầu cấp thiết bảo vệ môi trường, Chính phủ Việt Nam đã đưa vào áp dụng các bộ luật và các dự án để quản lý về ô nhiễm, kể cả chất lượng không khí và mức tiếng ồn.  

Các bộ luật và quy định được ban hành

Từ những năm 1990, Chính phủ Việt Nam đã giữ vai trò tích cực hơn đối với công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ Môi trường (LBVMT) được Quốc hội thông qua vào ngày 27 tháng 12 năm 1993, cũng với việc ban hành hoặc sửa đổi các văn bản pháp lý khác có liên quan đến các cấu thành khác nhau của môi trường, chủ yếu là Pháp lệnh nguồn lợi thuỷ sản (1988), Luật Đất đai (1989), Luật tài nguyên khoáng sản (1989) và Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (1991). Các văn bản dưới luật và các quy định khác cũng được soạn thảo và ban hành, hình thành nên một tập hợp hệ thống các văn bản pháp lý áp dụng ở mọi cấp chính quyền của Việt Nam, từ Trung ương xuống địa phương. Các văn bản pháp lý đã thể chế hoá và quy định các chính sách và các nguyên tắc của Nhà nước được quy định theo Luật Bảo vệ Môi trường và được sử dụng làm các công cụ có hiệu lực đối với công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Việc xây dựng các văn bản luật này là một bước ngoặt đối với công tác quản lý và bảo vệ môi trường của đất nước.

Năm 1994, Nghị định 175/CP được ban hành để đảm bảo cưỡng chế có hiệu lực Luật Bảo vệ Môi trường, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của các tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam (TCVN), đặc biệt là các tiêu chuẩn khí thải và nước thải, như là các công cụ quan trọng trong quản lý môi trường.  Các tiêu chuẩn của Việt Nam quy định cụ thể các yêu cầu bắt buộc về chất lượng không khí môi trường xung quanh và quan trắc các chất ô nhiễm không khí, và theo quy định của Luật BVMT, Hệ thống quan trắc và phân tích môi trường không khí quốc gia sẽ cung cấp các thông tin chất lượng không khí cơ bản cho các cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách và tiêu chuẩn môi trường. Và với việc ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW năm 1998, Chính phủ Việt Nam đã tự cam kết bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế, các chiến lược phòng ngừa, nâng cao nhận thức, quy định các doanh nghiệp, và các biện pháp không khuyến khích gây ô nhiễm, như phạt tiền, ghi vào “Sách Đen”, hoặc di dời ra ngoài thành phố.

Các tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) nay là bộ Khoa học và Cong nghệ (KH&CN) xây dựng và ban hành theo các yêu cầu của Luật BVMT và các nghị định có liên quan của Chính phủ.  Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng (TCĐLCL), thuộc Bộ KH&CN, là Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia chịu trách nhiệm tổ chức các uỷ ban kỹ thuật để xây dựng các tiêu chuẩn môi trường, cung cấp chuyên môn kỹ thuật-luật pháp và trình Bộ trưởng Bộ KH&CN các dự thảo tiêu chuẩn môi trường để phê duyệt.

Một trong những khác biệt giữa Việt Nam và các nước khác là quy trình xây dựng tiêu chuẩn của Việt Nam, cũng như việc xây dựng các tiêu chuẩn nước thải và khí thải. Mặc dù quy trình xây dựng các tiêu chuẩn được cân nhắc theo các quy định pháp luật và các văn bản bắt buộc thực hiện, song quy trình này lại không chiểu theo các văn bản luật pháp khác và các thủ tục xây dựng luật, mà trong thực tế lại tuân thủ quy trình xây dựng các tiêu chuẩn được ban hành theo Quyết định số  248/TDC-QD do Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng ban hành năm 1993.  Theo quyết định này, quy trình xây dựng các tiêu chuẩn môi trường là quy trình 5 bước: (1) Dự thảo đề xuất tiêu chuẩn hoặc dự thảo công tác; (2) dự thảo của Uỷ ban kỹ thuật; (3) Dự thảo TCVN; (4) phê duyệt TCVN; và (5) Ban hành các TCVN. Có 7 uỷ ban kỹ thuật làm việc về xây dựng các tiêu chuẩn môi trường, kể cả một uỷ ban kỹ thuật về chất lượng không khí môi trường xung quanh –TCVN/TC146. 

Đề xuất dự án về các tiêu chuẩn phải do Tổng cục TCĐLCL thông  qua trước khi ủy ban kỹ thuật chấp bút các dự thảo tiêu chuẩn. Uỷ ban kỹ thuật bao gồm các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học của các trường đại học và các viện nghiên cứu, và các chuyên gia quản lý của các cơ quan Nhà nước, các đại diện ngành công nghiệp và người tiêu dùng, v.v… Dự thảo của uỷ ban kỹ thuật chỉ có thể trở thành dự thảo TCVN nếu đa số các thành viên trong uỷ ban kỹ thuật thông qua dự thảo. Dự thảo các TCVN bắt buộc phải được gửi đi lấy ý kiến đóng góp của những người thẩm định ở các cơ quan bên ngoài. Và cuối cùng, dự thảo đó cần phải được nhóm chuyên gia kỹ thuật-luật pháp của Tổng cục TCĐLCL thông qua trước khi dự thảo được trình cho Bộ trưởng Bộ KHCN&MT duyệt ban hành. 

Một số tiêu chuẩn chất lượng không khí được xây dựng và ban hành từ năm 1995, bao gồm:

· TCVN 5937:1995- Chất lượng không khí – Chất lượng không khí môi trường xung quanh

· TCVN 5938:1995- Chất lượng không khí – nồng độ tối đa cho phép đối với các hợp phần độc hại trong không khí

· TCVN 5939:1995- Chất lượng không khí- các tiêu chuẩn phát thải công nghiệp - các chất vô cơ và bụi

· TCVN 5940:1995- Chất lượng không khí- các tiêu chuẩn phát thải công nghiệp- các chất hữu cơ

· TCVN 6438:1998- Chất lượng không khí- phát thải của phương tiện đường bộ- các mức giới hạn tối đa cho phép

Mặc dù quy trình xây dựng các tiêu chuẩn phải trải qua một hệ thống rất quan liêu và mất thời gian, song không phải lúc nào các tiêu chuẩn đó cũng được tuân thủ do hiệu lực thi hành yếu kém, cũng như thiếu sự tham gia của các tổ chức ngoài chính phủ trong việc đề ra các chính sách này. Việc duy trì các tiêu chuẩn còn phụ thuộc vào các mục tiêu môi trường cũng như các chi phí kinh tế để đạt được các mức đề ra đó.25 Có một số khó khăn trong phương pháp luận về xây dựng các tiêu chuẩn khí thải, đặc biệt khi xây dựng các tiêu chuẩn phát thải khí không chỉ liên quan đến nồng độ mà còn liên quan đến cả tải lượng.  

Một số hướng dẫn về chất ô nhiễm liệt kê dưới đây, mặc dù một vài tiêu chuẩn còn cao hơn nhiều so với các hướng dẫn chất lượng không khí của WHO. Ví dụ, tiêu chuẩn Việt Nam cho phép lượng  sulfur dioxide lớp gấp 2 lần của WHO, và WHO quy định các tiêu chuẩn áp dụng ở những nơi không gây ra tác động có hại đến sức khoẻ con người do các chất ô nhiễm đó thấp hơn mức cho phép. Do vậy các tiêu chuẩn hiện có về chất lượng không khí cần được sửa đổi trong thời gian tới.

Bảng 11: Các tiêu chuẩn chất ô nhiễm của Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới

	Chất ô nhiễm
	TCVN
	Tiêu chuẩn WHO 
	Thời gian

	Bụi hô hấp
	200 (g/m3 
	150 (g/m3
	24 giờ

	Sulfur Dioxide
	300 (g/m3
	125 (g/m3
	24 giờ

	Nitrogen Dioxide
	100 (g/m3
	150 (g/m3
	24 giờ 

	Carbon Monoxide
	10 mg/m3
	10 mg/ m3
	8 giờ 


(Nguồn: sở KHCN&MT HCM và WHO)
Cơ cấu quản lý

Theo các bộ luật hiện hành, Chính phủ Việt Nam giám sát Nhà nước về BVMT, trong khi đó các Uỷ ban nhân dân (UBND) các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm BVMT ở các địa phương27. Tại các cấp xã và huyện, không rõ có hệ thống BVMT hay không. Các cơ quan Nhà nước giữ vai trò chủ chốt trong công tác BVMT, được liệt kê dưới đây.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũ (Bộ KHCN&MT) và nay là Bộ TÀI Nguyên và MÔI trường (Bộ TN&MT) 

Bộ KHCN&MT nay là Bộ TÀI nguyên và MÔI trường chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), quan trắc và kiểm tra các xe cộ và các cơ sở công nghiệp, cũng như đề ra các chính sách môi trường và ban hành các tiêu chuẩn khí thải.  Bộ TN&MT điều phối với các bộ, các cơ quan ngang bộ, và tham gia các tổ chức của Chính phủ trong công tác quản lý BVMT ở các ban ngành. Cùng với Bộ Giao thông (GT), Tổng cục ĐLCL, thuộc Bộ KH&CN mới xây dựng, phê duyệt và ban hành các tiêu chuẩn khí thải và nhiên liệu. Các công việc môI trường khác thuộc trách nhiệm của Cục MÔI trường (NEA), sẽ được chuyển sang cho Bộ TÀI nguyên và MÔI trường mới được thành lập. Việc cảI cách hành chính sẽ phảI mất thời gian mới có thể hoàn thành và các sở KHCN&MT các tỉnh vẫn là các cơ quan chính chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ Luật BVMT của các cơ sở công nghiệp. Đặc biệt, Sở KHCN&MT t.p. Hồ Chí Minh rất tích cực và đã thực hiện các dự án chất và thu thập dữ liệu chất lượng không khí.            

Bộ Giao thông (GT)

Bộ GT chịu trách nhiệm về công tác quy hoạch và quản lý giao thông của Việt Nam, bao gồm cơ sở hạ tầng, các tuyến đường bộ, các nút giao thông, và kiểm soát giao thông. Bộ GT có cơ quan xác định các chủng loại, chất lượng, và các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và kiểm tra các xe cộ đang lưu hành.  Cơ quan này tham gia dự thảo các tiêu chuẩn các mức khí thải cho các xe đường bộ và quy định bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn đó đối với xe cộ.  Cộng tác với Bộ KH&CN, Bộ GT thẩm định và phê duyệt các tiêu chuẩn về mức phát thải xe cộ.  Trong Bộ GT có Cơ quan Đăng kiểm Việt Nam, chịu trách nhiệm thu thập các số liệu về đoàn xe đường bộ, như tuổi thọ, các tỷ lệ tăng trưởng, các chủng loại, v.v....  Cơ quan Đăng kiểm còn kiểm tra chất lượng và mức độ an toàn xe cộ, cũng như soạn thảo các dự thảo về các TCVN.      

Bộ Xây dựng (XD)
Bộ XD quản lý các quy định xây dựng và các hướng dẫn về nhà ở, các công trình công cộng, cũng như các hoạt động xây dựng.  Xây dung các chính sách bao gồm các lĩnh vực, như thoát nước và vệ sinh, quản lý chất thải, cải thiện các khu phố tồi tàn, và quy hoạch đô thị.   

Bộ Công nghiệp (CN)

Bộ CN soạn thảo các chiến lược và các kế hoạch phát triển công nghiệp. Bộ CN còn quản lý và tham gia xây dung quy định các mức phát thải ô nhiễm của các nhà máy.  Bộ CN cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm và cấp vốn một phần cho các dự án môi trường triển khai ở các doanh nghiệp công nghiệp khác nhau.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT)

Bộ KH&ĐT phân phối nguồn viện trợ môi trường từ nguồn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) cho các cơ quan và các dự án môi trường, trong đó các dự án phải được Bộ KH&ĐT duyệt trước. Bộ KH&ĐT còn tham gia vào các hoạt động ra quyết định, xây dựng và thực hiện các dự án theo nguồn ODA.

Các vấn đề thực hiện dự án

Phân công trách nhiệm

Rất tiếc, không có các hướng dẫn để xác định rõ trách nhiệm của từng bộ.  Do vậy, nhiều bộ cùng triển khai một dự án, và “đôi khi không rõ ai có trách nhiệm chính thức về một vấn đề cụ thể, ai có đủ năng lực để đáp ứng vấn đề đó, cũng như ai có khả năng lãnh đạo và điều phối các cơ quan khác về một vấn đề.”28 Ví dụ, một dự án xây dựng có thể phải thông qua một loạt các cơ quan, như Bộ KHTN&MT, Bộ CN, Bộ XD và Bộ KH&ĐT. Để giải quyết vấn đề này, thành phố HCM và Cơ quan Quản lý Môi trường và Năng lượng Pháp (ADEME) đã hình thành mối cộng tác và cùng cam kết các trách nhiệm nhất định trước khi bắt đầu một dự án về quản lý giao thông thành phố. Dự án ETAP bắt đầu từ 1999, đã đưa ra các đề nghị cụ thể về cách thức cần quy hoạch các mạng lưới giao thông của thành phố HCM nhằm giảm thiểu các tác động ô nhiễm trong tương lai.   

Các dịch vụ thu thập dữ liệu và quan trắc

Nhiều trạm quan trắc đã được thành lập, song việc kiểm tra và bảo dưỡng xe cộ vẫn còn yếu kém. ở Việt Nam có tất cả 53 trạm quan trắc. Một số trạm thuộc quyền điều hành của Bộ KHCN&MT nay là Bộ TN&MT và một số trực thuộc các Uỷ ban nhân dân địa phương.29 Các thành phố lớn được thu thập các dữ liệu, nhưng người dân không dễ gì có thể có thông tin. Hơn nữa, các dữ liệu quan trắc các thành phố lớn được thu thập, nhưng không đủ độ tin cậy do không thường xuyên được kiểm chuẩn hoá thiết bị và các phương pháp thu thập khác nhau tại mỗi trạm quan trắc.  Do có rất ít các trạm quan trắc không khí tự động ở Hà Nội, Hải Phòng và t.p HCM, các trạm quan trắc khác chỉ đo chất lượng không khí có 4 lần một năm và mỗi đợt thu thập dữ liệu chỉ diễn ra có 1 hay 2 ngày.30 Các dữ liệu thu thập được có thể không đại diện cho tình hình của đất nước, thậm chí không đại diện cho một thành phố bởi vì tần suất lấy mẫu thấp và phạm vi quan trắc theo địa lý hẹp. Việc hình thành các trạm quan trắc chất lượng không khí cố định chắc chắn sẽ cải thiện được việc đánh giá các xu thế ô nhiễm không khí dài hạn và có thể mang lại hiệu quả quản lý chất lượng không khí. Ngoài ra, khi có được thông tin hàng ngày về các mức ô nhiễm có thể thông báo cho những ai bị rủi ro trong các ngày có mức ô nhiễm cao. 

Nhiều xe cũ và không đủ các tiêu chuẩn vẫn đang lưu hành. Hệ thống quan trắc chưa có đủ năng lực để quan trắc các mức phát thải của các chủng loại xe khác nhau hoặc chỉ có các cơ chế cưỡng chế yếu kém.31  Thậm chí thu thập các dữ liệu về tác động đến sức khoẻ hoặc các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm chưa được chính phủ triển khai.  Chỉ có các liên đoàn lao động và các tổ chức y tế là quan tâm đến các tác động sức khoẻ do ô nhiễm công nghiệp.  Mặt khác, các số liệu thống kê về ô nhiễm không khí và các tác động rất nghèo nàn. Tổng quát lại, công tác BVMT và quan trắc môi trường ở Việt Nam chưa thật hiệu quả.

Từ 1998 đến 1999, Dự án Môi trường Việt Nam-Canada (VCEP) đã tiển khai dự án trình diễn “nhập môn” về ô nhiễm không khí cho thành phố Hải Phòng. Dự án đào tạo cán bộ Sở KHCN&MT Hải Phòng về quan trắc và phân tích không khí và trang bị cho thành phố các thiết bị lấy mẫu không khí. Dự án đã thiết kế phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu cho các cán bộ thu thập dữ liệu và sau đó viết báo cáo chi tiết. Báo cáo bao gồm các mục tiêu, các trách nhiệm của các bên, lựa chọn điểm và tần suất lấy mẫu, các phương pháp và quy trình lấy mẫu và phân tích mẫu, các điều kiện khí tượng-thuỷ văn, các kết quả của dự án, đối chứng với các mẫu quan trắc thành phố của quốc gia, đánh giá dự án và các kiến nghị đối với cán bộ sở KHCN&MT. Báo cáo còn giải thích vì sao việc lấy mẫu không thể mang tính đại diện cho một khu vực nhất định. Ví dụ, khoảng cách từ khu vực lấy mẫu đến một nhà máy hoặc đường phố; thay đổi theo các hướng gió; cũng như cách thức phân tích thống kê các dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến các kết quả. (Xin xem Phụ lục D đối với bảng dữ liệu về quan trắc không khí tại Hải Phòng). Báo cáo này cho phép các bạn đọc nào quan tâm muốn biết về phương pháp lấy mẫu và tăng cường độ tin cậy và tác dụng  của các dữ liệu quan trắc.  

Nhận thức

Công tác nâng cao nhận thức BVMT trong nhân dân chưa làm được bao nhiêu. Dân chúng không dễ gì có được các thông tin về ô nhiễm, các tác động đến sức khoẻ, cũng như các chính sách môi trường. Hơn nữa, hầu hết các thông tin vẫn gĩ bí mật. Thiếu nhận thức về môi trường đã làm cho các cơ quan có thẩm quyền không nghiêm khắc đối với các cơ sở công nghiệp, vì sợ tổn thất về kinh tế. Đồng thời, dân chúng không tham gia vào các hoạt động hoạch định và thực hiện các chính sách môi trường. Việc xây dựng các tiêu chuẩn cần phải có sự tham gia của mọi bên liên quan, như chính quyền, các doanh nghiệp, các tổ chức ngoài chính phủ, các nhà tài trợ, để làm cho các tiêu chuẩn đó có hiệu lực và được tuân thủ.  

Kinh phí 

Thiếu các nguồn kinh phí, các cơ quan không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Chỉ có nguồn kinh phí hạn hẹp cấp từ ngân sách nhà nước do các vấn đề môi trường không được đưa vào danh sách ưu tiên của Chính phủ Việt Nam.  Ví dụ, các nỗ lực kiểm tra các xe cũ và quan trắc ô nhiễm không khí chưa được thực hiện tích cực. Các biện pháp kích thích cho cả chính quyền lẫn các ngành công nghiệp chưa đủ mạnh do chi phí xử lý ô nhiễm cao, cũng như vi phạm bị phạt nhẹ. Các cơ chế khác nhau chia sẻ chi phí xử lý ô nhiễm được coi là cách thức đầy hứa hẹn để giải quyết vấn đề này, như đã từng áp dụng trong việc loại bỏ hẳn xăng pha chì.

Các vấn đề cấp kinh phí cũng ảnh hưởng đến lĩnh vực trọng tâm. Nếu như còn thiếu các dự án về các lĩnh vực nào đó, ví dụ nghiên cứu chất lượng không khí trong nhà, thì hầu như các dự án đó không được hỗ trợ nhiều tài chính về lĩnh vực đó. Các dự án môi trường được cấp tiền rất ít và trong số kinh phí đó, thì các vấn đề có liên quan đến không khí chỉ được phân bổ một tỷ lệ nhỏ. Nếu các nhà tài trợ và cơ quan chính phủ có thể cung cấp các nguồn lực nhiều hơn, thì chắc chắn sẽ có nhiều nghiên cứu và các biện pháp can thiệp chính sách có hiệu quả hơn trong các lĩnh vực mà trước đây thiếu sự quan tâm.

 Giáo dục và Đào tạo

Nhiều dự án không thể thực hiện được hiệu quả do chỉ có một đội ngũ rất ít các chuyên gia môi trường có trình độ trong các cơ quan Nhà nước.  Tuy nhiên, Việt Nam có một số chuyên gia kỹ thuật và môi trường có trình độ cao, tích cực nghiên cứu về các vấn đề ô nhiễm không khí. Với nguồn hỗ trợ tài chính nhiều hơn, các cá nhân này và các cơ quan kỹ thuật của họ có thể dạy và đào tạo những người khác về môi trường.

Truyền thông và Điều phối

Công tác truyền thông và điều phối giữa các cơ quan và các nhà tài trợ chưa được phát triển. Do vậy, nhiều nỗ lực bị trồng chéo. Tuy nhiên, công tác điều phối đã được thực hiện phần nào. Dự án trình diễn của VCEP tại Hải Phòng đã xây dựng các mối quan hệ tốt giữa Sở KHCN&MT Hải Phòng, Trung tâm Kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp và Trung tâm Y học dự phòng. Những cơ quan tham gia đã được giao các trách nhiệm trong dự án trình diễn và yêu cầu điều phối với nhau để tiếp tục thực hiện các dự án tiếp theo.

Hiệu lực thi hành

Hiệu lực thi hành các tiêu chuẩn khí thải hoặc xây dựng các quy định còn yếu kém.  Các cơ quan giám sát các quy định không có các biện pháp kích thích để cưỡng chế thi hành các chính sách do các nhà quản lý công nghiệp và các chủ xí nghiệp phản đối, và bản thân họ có thể là các cán bộ của Nhà nước. Các cơ sở công nghiệp không cảm thấy bị bắt buộc phải tuân thủ các quy định vì hình phạt không nghiêm khắc. Ví dụ, sau đợt thanh tra, một nhà máy bị phát hiện không đạt các tiêu chuẩn. Trong các trường hợp như vậy, các cơ quan có thẩm quyền thường gia hạn một thời gian nào đó để nhà máy tuân thủ các quy định.  Thời gian gia hạn này tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm và trình độ công nghệ của nhà máy. Nếu nhà máy vẫn không tuân thủ các quy định, thì nhà máy phải nộp tiền phạt, nhưng mức phạt thấp hơn so với chi phí xử lý ô nhiễm cao. Cuối cùng, nếu nhà máy cứ tiếp tục hoạt động theo lối cũ, thì các cơ quan có thẩm quyền có thể ra lệnh đóng cửa hay di dời nhà máy đó. Rất tiếc, có rất ít trường hợp mà một công ty bị buộc phải di dời, lại thực hiện theo lệnh, bởi lẽ các cơ quan có thẩm quyền không có đủ quyền lực để buộc công ty đó phải di chuyển. Ngoài ra, họ còn e ngại nếu đóng cửa một nhà máy sẽ gây ra các tác động kinh tế-xã hội tiềm tàng. Cần phải cân nhắc sự hoán đảo giữa các nhu cầu kinh tế với môi trường.  Thiếu quyền lực và thiếu các biện pháp kích thích đã cản trở công tác cưỡng chế tích cực. Việc cưỡng chế thực sự là rất khó và đòi hỏi phải có kinh phí, quyền lực, giáo dục, nhận thức, và công nghệ.  

IV.  Sự tham gia của “Xã hội dân sự” 

Không một chính phủ nào có thể tự mình giải quyết được các vấn đề chất lượng không khí của nước mình. Vấn đề này đòi hỏi có sự tham gia của các cơ quan phi chính phủ. Các nhóm phi chính phủ – các cơ sở công nghiệp, các nhà tài trợ, các tổ chức quần chúng và các công dân cần có vai trò tích cực và họ cần phải hiểu rõ, sự tham gia của họ có ý nghĩa quyết định cải thiện chất lượng không khí của Việt Nam.

Các nhóm công dân

Ngay cả một cộng đồng không có đóng góp nhiều vào các chính sách môi trường, thì các công dân ở một số thành phố cũng đã thể hiện được sức mạnh tiềm tàng mà người dân có trong trong chính sách môi trường.  áp lực của các cộng đồng bằng các lời kháng nghị, các thư khiếu nại và các vụ tranh chấp liên quan đến ô nhiễm của công ty dệt Dona Bochang Textiles, Công ty phân bón Lâm Thao, Hoá chất Việt Trì, Hoá chất Ba Nhất và Nhà máy giấy Tân Mai, đã thúc đẩy chính quyền địa phương phải có hành động theo các quy định môi trường.32 Các công dân Việt Nam không nhận thức rõ các quyền được tham gia của họ trong các dự án và có quyền được biết các thông tin liên quan đến môi trường. Xin nhắc lại, động viên sự tham gia của dân chúng sẽ tăng cường các dự án và các tiêu chuẩn, cũng như thúc đẩy dân chúng tuân thủ các bộ luật môi trường, trong đó họ sẽ giúp để phát triển. Nhưng các tổ chức quần chúng cần phải tự quyết định giải quyết tình hình này, chứ không chờ chính phủ hay một ai đó giải quyết vấn đề.     

Các nhà tài trợ

Các tổ chức phi chính phủ, các trường đại học và các cơ quan phát triển đã tham gia thúc đẩy và tài trợ công tác BVMT ở Việt Nam. Thậm chí ở Việt Nam có rất nhiều các tổ chức NGO quốc tế và hầu hết đều tập trung vào các vấn đề xoá đói giảm nghèo và các vấn đề kinh tế. Các cơ quan kỹ thuật và các nhà tài trợ có rất nhiều và được liệt kê dưới đây, nhưng họ cần được điều phối với nhau nhiều hơn để tránh trồng chéo các nỗ lực. Cho đến nay có 16 dự án cùng giải quyết vấn đề sản xuất sạch (xem bảng dưới) . Các dự án này có thể có cùng tên gọi chủ đề như nhau, song mỗi dự án giải quyết cho một ngành công nghiệp hoặc phương pháp sản xuất khác nhau. Mặt khác, trong khi có nhiều dự án khuyến khích áp dụng sản xuất sạch thì chỉ có rất ít dự án giải quyết vấn đề không khí trong nhà. 

Bảng 12:  Các dự án sản xuất sạch đang thực hiện 33
	Dự án
	Nhà tài trợ

	Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam
	Thuỵ Sĩ, UNIDO

	Thúc đẩy đầu tư sản xuất sạch ở các nước đang phát triển 
	Na-Uy/UNEP

	Dự án thử nghiệm Ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp
	WB

	Dự án Môi trường Việt Nam-Canada
	Canada

	Giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp ở Việt Trì
	UNDP/UNIDO

	Giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp ở Đồng Nai
	UNDP/UNIDO

	Giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp ở t.p HCM
	SIDA/UNEP

	Sản xuất sạch trong công nghiệp giấy và bột giấy
	SIDA/UNEP

	Ngăn ngừa ô nhiễm trong ngành công nghiệp dệt
	Canada/VISED

	Khoá huấn luyện phòng ngừa ô nhiễm
	Thuỵ Điển

	Dự án quản lý môi trường thành phố HCM
	UNDP/UNIDO

	Chuyển giao công nghệ xử lý nước thải và trình diễn sản xuất sạch
	Australia 

	Sản xuất sạch và quản lý chất thải cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Canada

	Các chính sách BVMT công nghiệp
	UNDP/UNIDO

	Xây dựng chính sách phòng ngừa ô nhiễm
	Australia 

	Chiến lược quốc gia giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm 
	Đan Mạch


Nguồn: UNDP, MPI

Ngân hàng Phát triển châu á (ADB)
Ngân hàng ADB dự định tiến hành xác định các nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu bằng cách  xây dựng một cơ sở dữ liệu theo dõi ô nhiễm không khí.  Các kết quả của các công trình nghiên cứu sẽ được sử dụng để xây dựng luật chất lượng không khí và các kế hoạch hành động giảm thiểu các mức khí thải.  Ngân hàng ADB đã tài trợ các dự án trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, như Chiến lược giảm thiểu khí nhà kính chi phí thấp nhất cho châu á, các phạm trù kinh tế học của hoạt động giảm thiểu mức phát thải các khí nhà kính, và sáng kiến cải thiện hiệu suất phân phối điện. ADB đang trợ giúp Việt Nam xây dựng kế hoạch giảm thiểu phát thải từ nguồn di động.

Quỹ châu ¸
Quỹ châu á đang cộng tác cùng Chương trình US-AEP cung cấp các khoản tiền viện trợ cho không cho các dự án môi trường do các tổ chức xã hội dân sự quản lý. Một trong số các dự án này sẽ là cải thiện công tác quản lý và nâng cao nhận thức môi trường ngành công nghiệp giao thông tại Hà Nội.

Cơ quan Phát triển quốc tế Canada (CIDA)

CIDA hiện đang triển khai dự án môi trường Việt Nam- Canada, nhằm tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý môi trường ở Việt Nam. 

Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF)
Quỹ GEF cũng đã tham gia vào lĩnh vực biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Cũng với chương trình  UNDP và UNITAR, Quỹ GEF hỗ trợ Việt Nam thực hiện Công ước khung LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và chống biến đổi khí hậu. Hai dự án của quỹ GEF là Chiến lược Giảm thiểu khí nhà kính chi phí thấp nhất cho châu á và các Phạm trù kinh tế học về giảm thiểu các mức phát thải khí nhà kính.

Cơ quan Phát triển quốc tế Na Uy (NORAD)

Thông qua cơ quan NORAD, Chính phủ Na Uy sẽ tài trợ dự án quan trắc chất lượng không khí (AQM) tại t.p HCM để thiết lập mạng lưới trạm quan trắc với đầy đủ các  gói phần mềm và đào tạo.

Cơ quan Phát triển Quốc tế của Thuỵ Điển (SIDA)

SIDA đang cộng tác với Chính phủ Anh trong dự án phân tích tác động biến đổi khí hậu.

Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) 

Chương trình UNDP đã khởi xướng dự án quan trắc chất lượng không khí đầu tiên ở t.p HCM.  Dự án này sẽ đo các mức không khí nền đô thị, và các mức ô nhiễm không khí khu dân cư và công nghiệp. Trong số các dự án đó có dự án công nghệ chuyển hoá chất phun son khí hydrocarbon ở một số công ty mỹ phẩm và tái chế chất CFC và giảm thiểu các mức phát thải trong sản xuất đồ lạnh.

Chương trình Phát triển công nghiệp LHQ (UNIDO) 

Chương trình UNIDO tài trợ một dự án trình diễn, xác định các biện pháp thay thế sử dụng chất methyl bromide tại Công ty thuốc Sát trùng Việt Nam.  UNIDO còn tham gia loại bỏ dần chất gây cạn kiệt tầng ozone (ODS) tại 2 xí nghiệp công nghiệp tủ lạnh.

Chương trình Hợp tác Môi trường Mỹ-á (US-AEP) 
Chương trình USAEP đã cam kết cử các chuyên gia xây dựng chiến lược phòng ngừa ô nhiễm, sẽ được triển khai với Bộ CN.  Các phương thức sản xuất sạch cũng đang được đưa vào áp dụng ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các làng nghề xung quanh Hà Nội bằng khoản tiền viện trợ không hoàn lại của Liên minh các Doanh nghiệp Colorado ( The Colorado Business Alliance). ở t.p HCM, đang tiến hành dự án năng lực quan trắc không khí với Hội đồng tài nguyên không khí California(CARB).

Ngân hàng Thế giới

Ngân hàng Thế giới đã và đang xây dựng các chính sách phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp (IPP).  Dự án này đang ở giai đoạn thứ tư: các dự án thử nghiệm triển khai ở 2 tỉnh. Tuy nhiên đang bị chậm do Ngân hàng Thế giới yêu cầu Chính phủ phê duyệt chính sách ô nhiễm. Dự án đã tổ chức các cuộc họp và hội thảo để thảo luận các chính sách ô nhiễm, đã triển khai nghiên cứu chính sách về phòng ngừa ô nhiễm, tổ chức các hội thảo cho các quan chức nhà nước và các cán bộ quản lý xí nghiệp, cũng như đã trình bày các kết quả nghiên cứu đã tiến hành và các đề xuất khả dĩ về các chính sách phòng ngừa ô nhiễm.34 

Các cơ quan kỹ thuật và các chuyên gia

Việt Nam có nhiều cơ quan kỹ thuật, các khoa đại học và các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường. Các trường đại học có các khoa thu thập các dữ liệu và tiến hành nghiên cứu về các vấn đề môi trưoừng. Các tổ chức địa phương này có rất nhiều kinh nghiệm, những họ cần được xây dựng năng lực quản lý. Dưới đây liệt kê một số các tổ chức NGO môi trường quốc gia.  

Viện Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Quốc gia t.p. HCM – một cơ quan nghiên cứu và phát triển chủ yếu tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Nghiên cứu, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ về lĩnh vực bảo vệ môi trường, kể cả cải thiện chất lượng không khí. 

Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp (CEETIA), Đại học Xây dựng Hà Nội, cung cấp hàng loạt các dịch vụ tư vấn và môi trường về các lĩnh vực kiểm soát và quan trắc ô nhiẽem không khí và tiếng ồn đô thị và công nghiệp, kể cả lấy mẫu hiện trường và phân tích phòng thí nghiệm cho các khách hàng ở miền Bắc.

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Môi trường (CEFINEA) triển khai nghiên cứu ô nhiễm không khí. Trung tâm nằm ở t.p HCM cung cấp dịch vụ và bán các thiết bị xử lý ô nhiễm cho các cơ sở công nghiệp.35
Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục và Phát triển Môi trường (CERED) tiến hành nghiên cứu về thay đổi khí hậu và tham gia vào Chương trình Sinh - Địa quyển Quốc tế.

Trung tâm BVMT là một công ty tư vấn môi trường, tham gia đánh giá tác động môi trường, điều tra ô nhiễm, và nghiên cứu môi trường. Trung tâm tiến hành quan trắc và giảng dạy các vấn đề môi trường và cung cấp các thông tin về tiêu thụ của cộng đồng.

Hội Bảo tồn thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE)  tập trung vào các hoạt động nâng cao nhận thức và đào tạo. Tổ chức này phát hành tạp chí Việt Nam Xanh.  

NgoàI ra còn nhiều các cơ quan và tổ chức khác mà chúng tôI chưa có đủ thông tin.

Các cơ sở công nghiệp  

Một số các tổng công ty tư nhân đang bắt đầu tham gia vào các nỗ lực về chất lượng không khí. Các công ty như Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petro Việt Nam), Công ty Gas Việt Nam, đang tiến hành nghiên cứu khả thi và thử nghiệm về công nghệ và các phương pháp sản xuất để cải thiện các mức phát thải không khí.

Các công ty thuộc sở hữu nước ngoài ở Việt Nam có xu hướng trang bị công nghệ tiên tiến hơn và không gây ô nhiễm nhiều như các doanh nghiệp Nhà nước (SOE), thường sử dụng công nghệ cũ và lạc hậu. Các tổng công ty này đề ra các tiêu chuẩn môi trường cho các công ty con của họ và đầu tư công nghệ mới, như các thiết bị thu gom và lọc bụi. Công ty Unilever ở Việt Nam đã đầu tư 2,5 tỷ Đồng cho công tác bảo vệ môi trường ở địa điểm công ty tại Hà Nội. Một số công ty nước ngoài đã triển khai thực hiện các dự án đào tạo và giáo dục môi trường, như “Chương trình các kỹ sư và nhà khoa học đến thăm hãng Ford”, hỗ trợ đào tạo các kỹ sư và các nhà khoa học về các quy định an toàn và môi trường, v.v…

Các cơ sở công nghiệp còn có thể giúp nâng cao nhận thức bằng cách tài trợ cho các hoạt động nâng cao nhận thức, như hỗ trợ Ngày Xanh và loại bỏ chì. Thông qua việc xây dựng chính sách hay cam kết công ty về bảo vệ môi trường, các công ty có thể nâng cao được sự quan tâm của công nhân về môi trường lao động và cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều sẵn sàng tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường. Vấn đề là do cưỡng chế yếu kém, các biện pháp kích thích BVMT thấp, các mức phạt tiền thấp, các vấn đề hoán đảo kinh tế, và sự miễn cưỡng của công ty trong việc dành tiền để cải thiện môi trường tốt hơn. Một vấn đề quan trọng đối với các công ty là khuyến khích họ tham gia vào việc cải thiện không khí, bởi lẽ chính phủ và các tổ chức khác không thể giám sát tất cả các cơ sở công nghiệp trong cả nưóc.

V.  Các dự án đang thực hiện 

Phụ lục A liệt kê một số dự án chất lượng không khí đang được thực hiện; và Phụ lục B liệt kê các thông tin địa chỉ của một số cơ quan. Theo sở KHCN&MT t.p HCM, chỉ có một vài dự án về chất lượng không khí và hầu hết là quan trắc không khí. Tại t.p. HCM đã lắp đặt 4 trạm quan trắc không và đang chuẩn bị lắp đặt 5 trạm quan trắc mới trong hai năm tới. Trong Phụ lục A, nhiều dự án có liên quan đến biến đổi khí hậu. ở đây cần có một chút giải thích về sự tập trung của các dự án biến đổi khí hậu vào năm 1992, Việt Nam đã ký Công ước khung LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC), là công ước nhằm hạn chế các mức phát thải khí nhà kính.  Để thực hiện các mục tiêu của Công ước khung UNFCCC, Việt Nam đã và đang tiến hành đánh giá các mức phát thải khí nhà kính và thực hiện các dự án về biến đổi khí hậu. Ngoài ra, nhiều nước trên thế giới nhìn nhận biến đổi khí hậu là một mối đe doạ nghiêm trọng và là một vấn đề ảnh hưởng xấu đến môi trường toàn cầu. Cho dù Việt Nam có thể không phát thải nhiều khí nhà kính như các nước phát triển khác, song một số nhà tài trợ cảm thấy cần thiết phải kiểm soát các mức phát thải này trước khi gây huỷ hoại nhiều hơn đối với tầng ozone.  Do vậy, các lĩnh vực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và quan trắc không khí đã có các dự án tích cực, tuy nhiên vẫn còn thiếu các nguồn lực cho các dự án liên quan đến nâng cao nhận thức cộng đồng, giáo dục môi trường, các quy định và cưỡng chế.  Nguồn vốn ODA dành cho ô nhiễm không khí còn rất ít. Các dự án ODA đều tập trung vào 5 lĩnh vực, như nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển công nghiệp; cải thiện các tuyến quốc lộ; phát triển con người và thể chế; và phát triển văn hoá-xã hội. Và các dự án liên quan đến vấn đề BVMT thuộc lĩnh vực “xanh”. Chỉ có 2,7% các nguồn vốn môi trường là hỗ trợ môi trường đô thị.36
VI.  Các cấu thành của kế hoạch hành động tổng hợp về chất lượng không khí 

Mục tiêu

Duy trì và kiểm soát chất lượng không khí nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khoẻ , năng suất và hệ sinh thái ở Việt Nam.

Thực hiện và nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của các chiến lược giảm thiểu và phòng ngừa ô nhiễm không khí.

Các mức phát thải từ nguồn lưu động

¤ nhiễm từ các phương tiện xe có động cơ đã làm tăng rất nhiều các chất ô nhiễm bụi và SO2 .  Số lượng phương tiện xe tăng lên ở các thành phố đòi hỏi phải có các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn kết hợp mạng lưới quan trắc để giảm bớt mức độ gia tăng ô nhiễm. 

Cơ cấu thể chế và quản lý

Ngân hàng ADB đã đề xuất một kế hoạch hành động giảm thiểu các mức phát thải giao thông đường bộ ở Việt Nam (xem Phụ lục C, mô tả chi tiết kế hoạch hành động). Kế hoạch hành động này đòi hỏi phải có sự tham gia và ủng hộ của tất cả các bên liên quan: Chính phủ và chính quyền địa phương, các tổ chức phát triển, các doanh nghiệp và các tổ chức NGO.  Kế hoạch hành động này nhằm tăng cường sự tham gia của các bên liên quan, phân công trách nhiệm cho các cơ quan tham gia bảo vệ môi trường không khí, cũng như giảm bớt tệ quan liêu và và kém hiệu quả của những người thi hành công vụ.  Hiện tại, nhiều cơ quan đều có vai trò quản lý ô nhiễm nguồn lưu động. Bộ KHCN&MT và Bộ GT, các sở KHCN&MT, Đăng kiểm Việt Nam, và các cơ quan phát triển là những cơ quan đóng vai trò chính.  Dưới đây là bảng trình bày các cơ quan có trách nhiệm về một số hành động nhất định trước và sau khi có kế hoạch hành động.           

Bảng 13: Cơ cấu thể chế hiện tại và đề xuất đối với ô nhiễm nguồn lưu động

	Hành động
	Cơ quan đang chịu trách nhiệm
	Đề xuất cơ quan chịu trách nhiệm

	Các tiêu chuẩn phát thải 
	Các Bộ KH&CN, GT, CN, Đăng kiểm Viet Nam
	BỘ KH&CN, BỘ GT

	Các tiêu chuẩn nhiên liệu
	BỘ KH&CN, BỘ GT
	BỘ KH&CN, BỘ GT

	Kiểm tra và bảo dưỡng  
	Bộ GT, Đăng kiểm Vietnam Cục MT
	Chính phủ, Bộ KH&CN, Bộ GT, Đăng kiểm Vietnam

	Quản lý giao thông 
	Chính phủ, Bộ KH&CN, Bộ GT, các UBND
	Bộ GT, Cơ quan giao thông công chính

	Nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin
	Đăng kiểm Vietnam, Cảnh sát giao thông, sở KHCN&MT
	Bộ TN&MT, Bộ GT, các UBND, các sở KHCN&MT


Các biện pháp kích thích kinh tế và Cưỡng chế thi hành luật BVMT 

Suốt một thập kỷ qua, các bộ luật và các dự án về BVMT đã được xây dung và thực hiện. Rất tiếc, việc thi hành và cưỡng chế các chính sách này còn chưa có hiệu quả. Thông qua các chương trình này, ô nhiễm không khí từ các nguồn lưu động chưa giảm; do vậy, cần thiết phải thít chặt các tiêu chuẩn và tăng cường cưỡng chế luật.  Để kế hoạch hành động phát huy tác dụng, cần thiết phải tăng cường điều phối và truyền thông giữa tất cả các cơ quan cùng tham gia. Các nhà ra quyết định cũng cần được học các vấn đề môi trường và tác động đến sức khoẻ, năng suất, và hệ sinh tháI và chỉ có làm như vậy họ mới nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc bảo vệ chất lượng không khí. 

Sự tham gia và Giáo dục cộng đồng

Một nỗ lực nghiêm túc hạn chế ô nhiễm không khí ở Việt Nam đòi hỏi phải nâng cao nhận thức về ô nhiễm và các hậu quả của ô nhiễm trong dân chúng. Cần phải phổ biến các thông tin môi trường trong dân chúng và các quan chức chính phủ, cũng như các cơ quan nhà nước cần phải làm hết sức mình để khuyến khích việc nâng cao nhận thức và hành động về môi trường trong dân chúng.

Các mức phát thải từ nguồn cố định

Các nhà máy, nhất là các ngành công nghiệp xi măng nhiệt điện và hoá chất, phát tán khối lượng lớn bụi, SO2, CO, và các chất ô nhiễm khác. Các cư dân sống xung quanh phải chịu đựng ô nhiễm không khí và đất nông nghiệp bị huỷ hoại tới mức năng suất lúa giảm đến 20-50%.37  Do vậy, đề ra các tiêu chuẩn phát thải công nghiệp và yêu cầu cưỡng chế các tiêu chuẩn đó chặt chẽ hơn là rất cần thiết. Các cơ sở công nghiệp cần phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm không khí thông qua việc sử dụng công nghệ có hiệu quả hơn về mặt môi trường. 

¤ nhiễm không khí trong nhà

Các cơ sở công nghiệp và các hộ gia đình cần phải nhận thức được những tác động của ô nhiễm không khí trong nhà.  Các nhà máy với các hệ thống thông gió và lọc bụi kém có thể làm cho công nhân ốm đau và kém hiệu quả. Nấu ăn trong nhà cũng góp phần gây ra ô nhiễm không khí trong nhà.  Khói bếp và các luồng khói khác lưu lại trong nhà và gây ra các điều kiện tiêu cực cho sức khoẻ. Do vậy, cần phải áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng chặt chẽ hơn và quan trắc đối với chất lượng không khí trong nhà.

VII.  Kết luận

¤ nhiễm không khí chắc chắn trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong cả nước nếu không hành động. Báo cáo này đã rà soát các dự án trước đây và đưa ra các đề nghị để cải thiện chất lượng không khí từ các nguồn di động, các nguồn cố định và trong nhà. Truyền thông, hợp tác, giáo dục và cưỡng chế có ý nghĩa sống còn trong việc thực hiện kế hoạch này.  

Nghiên cứu về ô nhiễm không khí cho thấy, các phương tiện giao thông phát tán hầu hết các chất ô nhiễm có hại. Do vậy, giảm thiểu các mức phát tán xe cộ là cần thiết. Tuy nhiên, cho dù các phương tiện giao thông mới, phát thải ít chất ô nhiễm, song việc tăng nhanh số lượng phương tiện chắc chắn sẽ lại san bằng tỷ lệ phát thải thấp. Do vậy, cần phải giảm thiểu cả các mức phát thải phương tiện lẫn tỷ lệ tăng số lượng phương tiện.

¤ nhiễm công nghiệp cần được giải quyết theo cách khác. Có thể giảm thiểu các mức phát thải nguồn cố định bằng các chính sách nghiêm ngặt hơn, cưỡng chế mạnh hơn, công nghệ sạch hơn và nhận thức tốt hơn đối với cả các công ty lẫn chính quyền. Phải nhận thức được rằng, sản xuất sạch hôm nay có thể đem lại một tương lai lâu dài có tính khả thi về mặt kinh tế, để từ đó các công ty sẽ tuân thủ với các tiêu chuẩn môi trường. Đồng thời, các chính sách không khí sạch cần phải có sự tham gia của mọi bên liên quan để có thể thực hiện có kết quả các chính sách đó.

Việt Nam đã chứng minh khả năng cải thiện được chất lượng không khí. Việt Nam đã thành công trong việc loại bỏ xăng pha chì và đã tiến sang các lĩnh vực quan trắc không khí và biến đổi khí hậu. Nhiều dự án và các công trình nghiên cứu trong 2 lĩnh vực cụ thể này đã được triển khai. Tiến bộ này chứng tỏ rằng đất nước có khả năng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chất lượng không khí.

Môi trường và kinh tế có thể có mối quan hệ tích cực. Khi môi trường được cải thiện, thì đồng thời nền kinh tế vẫn có thể tăng trưởng. Chính phủ, các công ty và dân chúng cần nhận ra thực tế đó. Không khí giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Với bầu không khí trong sạch, người dân Việt Nam sẽ bớt đi các vấn đề nan giải về sức khoẻ, có điều kiện làm việc tốt hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Cần dành thời gian, công sức và các nguồn lực thoả đáng để bảo vệ bầu không khí trong sạch và chặn đứng các đám mây ô nhiễm bao phủ bầu trời Việt Nam.        
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Khung:  Động cơ 4 thì ở Việt Nam 





Một đặc trưng duy nhất ở Việt Nam là, đa số các xe gắn máy đều chạy động cơ 4 thì . Vấn đề này phản ánh đầy đủ lịch sử du nhập xe gắn máy vào Việt Nam cũng như nhu cầu của người tiêu dùng.


Trong suốt thập niên 80, khi còn Hội Đồng Tương trợ Kinh tế (COMECOM), hệ thống thương mại của các nước cộng sản do Liên Xô lãnh đạo, các xe gắn máy 2 thì được nhập từ Đông Âu và Liên Xô. Sau đó mặc dù chương trình cải cách của Việt Nam mở cửa  buôn bán với các nước khác và các công dân Việt Nam được phép nhập khẩu hàng hoá của phương Tây, nhưng việc nhập khẩu xe gắn máy vẫn bị đánh thuế nhập khẩu cao.


Tuy nhiên, một lỗ hổng rất quan trọng là cho phép bất kỳ công dân nào đi nước ngoài đều được nhập miễn thuế 1 xe gắn máy. Điều này  đã tạo điều kiện nhập khẩu các xe gắn máy có chất lượng cao hơn. Các loại xe được ưa chuộng nhất là các xe có phân khối rất nhỏ (50cc) và có thể cải tiến để chở trẻ em và đi chợ mua hàng. Các xe này được sản xuất phục vụ đi lại gần và dễ sử dụng (không có tay côn, không pha trộn nhiên liệu).  Nhóm trung niên sành sỏi có học vấn cao đã trực tiếp nhúng tay vào thị trường này và coi xe "Honda" là loại tốt nhất. Thậm chí cuối những năm 80, mọi người coi các chuyến nghiên cứu khảo sát do Chương trình Phát triển của LHQ và các nhà tài trợ khác tài trợ là các chuyến đi “mua Honda Cúp." Các thị trường xe gắn máy thứ hai được phát triển khi nhóm sành sỏi xe gắn máy tìm ra các cách thu lời bẫm hơn nhiều (100-150%).  Tuy nhiên, loại xe thay thế duy nhất đối với xe Honda, lại là loại xe 2 thì, cồng kềnh, kêu to,và thô thiển, dễ bị hỏng hóc nhập từ Đông Đức (xe MZ), Liên Xô (xe Minsk) và các nước Đống Âu khác, không phải là loại mà một công chức hạng trung mong muốn sử dụng để đi làm hoặc dạo chơi với gia đình.





Từ những thói quen sử dụng xe máy ban đầu này và niềm tin của người tiêu ding vào hình mẫu xe máy Nhật 4 kỳ đã làm cho xe gắn máy 4 kỳ trở thành mốt và là đích cho bất kỳ người sử dụng xe máy nào.
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